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Nhu cầu sử dụng phân bón tiết chậm
Trong những năm gần đây, sự gia tăng dân số thế giới 

đã đặt ra nhiều vấn đề nan giải cho nhân loại, trong đó 
nhu cầu lương thực là một trong những vấn đề bức bách 
nhất. Theo Tổ chức Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế, nhu 
cầu lương thực tại những nước đang phát triển sẽ tăng 
150% vào năm 2025, vì vậy để có thể đáp ứng một lượng 
lương thực lớn như thế, gia tăng sản xuất nông nghiệp cả 
về lượng và chất gần như là lựa chọn duy nhất. Một trong 
những phương pháp giúp cải thiện năng suất cây trồng 
hiệu quả là sử dụng phân bón hóa học, vốn là tác nhân 
chính giúp gia tăng lương thực toàn cầu trong suốt 3 thập 
kỷ vừa qua. Tuy nhiên, việc mở rộng sử dụng phân bón 
cũng tạo ra những vấn đề sức khỏe và môi trường nghiêm 
trọng, chủ yếu đến từ sự chênh lệch về tốc độ tiết chất 
dinh dưỡng của phân bón và tốc độ hấp thu dinh dưỡng 
của rễ cây. Cụ thể, khi phân bón được cho vào đất, chỉ 
một phần được cây trồng hấp thu, còn phần lớn sẽ bị thất 
thoát ra môi trường. Khi đó, chúng sẽ  trở thành những 
hợp chất độc hại trong đất trồng và mạch nước ngầm 
như nitrate, phosphate, cùng với những ion kim loại [1, 
2]. Trong đó, nitrate không chỉ độc hại đối với môi trường 
mà còn nguy hiểm đối với sức khỏe con người (gây ra các 
bệnh ung thư, tiểu đường, suy gan…). Bên cạnh đó, việc 
lạm dụng phân bón hóa học tràn lan còn có thể dẫn đến 
hiện tượng phú dưỡng (hình 1): hàm lượng dinh dưỡng 
cao thất thoát từ phân bón được nước ngầm dẫn ra các 
hồ nước, khiến cho tảo sinh trưởng mạnh, làm suy giảm 
nghiêm trọng chất lượng nước trong hồ [3].

Chính vì vậy, để sử dụng phân bón một cách an toàn 
và hiệu quả hơn, nhiều nghiên cứu đã tập trung phát triển 

một thế hệ phân bón mới, được gọi là phân bón tiết chậm 
[4, 5]. Đây là những loại phân bón có khả nặng tiết chậm 
những chất dinh dưỡng sao cho cây trồng kịp thời hấp 
thu. Chúng sở hữu những ưu điểm vượt trội hơn so với 
phân bón truyền thống như giảm hàm lượng dinh dưỡng 
thất thoát, giảm tần số sử dụng và giảm những ảnh hưởng 
tiêu cực của việc lạm dụng phân bón [6, 7]. Gần đây, 
nhiều loại phân bón tiết chậm đã được tổng hợp, bao gồm 
những phân bón tiết chậm dựa trên cơ sở zeolite [8].

Ứng dụng zeolite trong phân bón tiết chậm
Zeolite là khoáng chất aluminosilicate của kim loại 

kiềm hoặc kim loại kiềm thổ, với cấu trúc không gian 3 
chiều, bao gồm nhiều hệ thống kênh rãnh, lỗ xốp bên 
trong. Bề mặt các kênh rãnh này thường tích điện âm, 
do đó, zeolite có khả năng lưu trữ và trao đổi cation cao, 
thường được sử dụng để trao đổi các cation vốn tồn tại ở 
hàm lượng lớn trong nhiều ứng dụng khác nhau [9]. Chính 

PHÂN BÓN TIẾT CHẬM 
DỰA TRÊN ZEOLITE BIẾN TÍNH BỀ MẶT
Ô nhiễm nitrate xuất phát từ phân bón hóa học là một trong những nguyên nhân gây 
sụt giảm nghiêm trọng chất lượng nước ngầm cũng như gây ra hiện tượng phú dưỡng ở 
các hồ nước gần khu vực trồng trọt. Với mục tiêu thu hồi nitrate trong nước thải, sau đó 
tái sử dụng nitrate như một nguồn dinh dưỡng trong phân bón tiết chậm, nhóm nghiên 
cứu của Radha Tomar thuộc Đại học Jiwaji, Ấn Độ đã tổng hợp được một loại vật liệu 
mới dựa trên việc biến tính bề mặt zeolite clinoptilolite với các chất hoạt động bề mặt. 
Vật liệu clinoptilolite sau khi biến tính cho thấy khả năng hấp thu nitrate với hàm lượng 
cao trong nước thải, đồng thời thể hiện khả năng tiết chậm nitrate ra môi trường ngoài 
trong một thời gian dài (vốn là những tính chất cần thiết cho phân bón tiết chậm). 

Hình 1: tảo sinh sôi do hiện tượng phú dưỡng
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vì vậy, zeolite đã được nhiều nghiên cứu sử dụng làm 
phân bón tiết chậm các ion NH4

+ và K+ một cách hiệu quả. 
Tuy nhiên, nếu chất dinh dưỡng cần thiết là các anion 
như NO3

- hoặc PO4
3- thì hàm lượng nạp các ion này trong 

zeolite là không đáng kể, vì vậy không thể sử dụng chúng 
làm phân bón tiết chậm. Đứng trước vấn đề này, các nhà 
khoa học đã tiến hành biến đổi bề mặt của zeolite bằng 
các tác nhân hoạt động bề mặt khác nhau nhằm làm tăng 
ái lực của zeolite đối với các anion. Năm 1994, Haggerty là 
người đầu tiên báo cáo về zeolite biến tính bề mặt (SMZ) 
như một vật liệu trao đổi anion mới, có thể ứng dụng để 
loại bỏ các anion độc hại trong nước [10]. Kể từ đó, SMZ 
đã được nghiên cứu mạnh mẽ cho việc trao đổi hàng loạt 
các anion khác nhau [11,12]. Khi biến tính, những phân 
tử hoạt động bề mặt sẽ tạo thành những lớp kép trên bề 
mặt của zeolite (hình 2), trong đó, một lớp thấp hơn sẽ giữ 
liên kết tĩnh điện giữa bề mặt tích điện âm của zeolite và 
đầu dương của chất hoạt động bề mặt, còn một lớp bên 
trên sẽ gắn với lớp bên dưới nhờ ái lực kị nước của những 
chuỗi cacbon dài [13]. Chính nhờ cấu trúc của các lớp 
kép như thế, điện tích của bề mặt zeolite được đảo ngược, 
giúp cho zeolite có ái lực mạnh đối với các anion tích điện 
âm. Vì vậy, các SMZ có khả năng lưu trữ và trao đổi các 
anion như NO3

- và PO4
3- một cách hiệu quả. Đồng thời, do 

những phân tử hoạt động bề mặt chỉ gắn kết với zeolite ở 
những bề mặt ngoài, những vùng bề mặt tích điện âm của 
zeolite bên trong các lỗ xốp vẫn tồn tại và có khả năng 
trao đổi tốt cation.

Xuất phát từ những ý tưởng trên, nhóm nghiên 
cứu của Radha Tomar [14], thuộc Viện Nghiên cứu 
Hóa học, Đại học Jiwaji, Ấn Độ đã tiến hành tổng hợp 
zeolite clinoptilolite bằng phương pháp thủy nhiệt, 
sau đó biến tính bề mặt zeolite này bằng các chất 
hoạt động bề mặt như hexadecyltrimethylammonium 
bromide [CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3, HDTMAB] hay 
dioctadecyldimethylammonium  bromide  [(CH3(CH2)17)2
N(Br)(CH3)2,  DODMAB] nhằm hấp phụ và trao đổi ion 
nitrate có trong nước thải và sử dụng zeolite sau hấp phụ 
như một phân bón tiết chậm nitrate.

Biến tính bề mặt zeolite clinoptilolite và ứng dụng 
trong phân bón

Trong giai đoạn đầu, Radha Tomar tổng hợp zeolite 
clinoptilolite bằng phương pháp thủy nhiệt, sử dụng bình 
phản ứng kín bằng thép không gỉ Teflon chứa sẵn các 
tiền chất như tetraethoxysilane [C2H5O)4Si], nhôm nitrate 
[Al(NO3)3], potassium nitrate (KNO3) và sodium  hydroxide 
(NaOH). Hệ phản ứng được nung ở 424 K trong suốt 72 
giờ để thu được sản phẩm zeolite mong muốn [15].

Sau đó, nhóm tiến hành biến tính bề mặt zeolite điều 
chế được bằng cách cho 200 mg mẫu zeolite vào 100 ml 
dung dịch HDTMAB hoặc DODMAB nồng độ 1000 mg l-1 
đã được hòa trộn trong dung môi ethanol: nước cất với tỷ 
lệ 1:1. Hỗn hợp huyền phù này được lắc trong vòng 24 
giờ ở nhiệt độ phòng, ly tâm rồi rửa với dung môi ethanol: 
nước cất nhằm loại toàn bộ Br- dư. Cuối cùng, hỗn hợp 
được làm khô tự nhiên trong không khí để thu được sản 
phẩm SMZ.

Nhằm tổng hợp phân bón tiết chậm, sản phẩm SMZ 
được cho hấp phụ nitrate trong một hệ giả lập nước thải 
có chứa NH4NO3 nồng độ 0,01 M (tỷ lệ pha rắn/lỏng là 
1/10) và được lắc trong một hệ điều nhiệt trong suốt 24 
giờ. Pha rắn sau đó được rửa và tách ra khỏi dung dịch. 
Khả năng tiết chậm nitrate của các phân bón sẽ được 
kiểm tra thông qua thí nghiệm rửa giải nitrate trên một cột 
thủy tinh có chứa phân bón. Cụ thể, bên trong một cột 
thủy tinh với đường kính trong là 1,6 cm và chiều cao là 
50 cm, 10 g đất được trộn với 2 g phân bón tổng hợp. Ở 
trên đỉnh của cột, nước được nhỏ từ từ vào với tốc độ 50 ± 
1 ml/ngày. Thí nghiệm được tiến hành trong suốt 15 ngày. 
Hàm lượng nitrate trong nước rửa giải được kiểm tra liên 
tục nhằm đánh giá khả năng tiết chậm của phân bón.

Tính chất của phân bón zeolite clinoptilolite sau 
khi biến tính

Để tìm hiểu ảnh hưởng của việc sử dụng chất hoạt 
động bề mặt biến tính lên cấu trúc và bề mặt của zeolite, 
nhóm tác giả lần lượt sử dụng các phương pháp phân tích 
vật liệu như nhiễu xạ tia X và phổ hồng ngoại. Hình 3 thể 
hiện phổ nhiễu xạ tia X của các mẫu clinoptilolite trước và 
sau khi biến tính với HDTMAB và DODMAB. Cả ba mẫu 
này đều cho thấy thành phần pha chủ yếu là clinoptilolite, 
như vậy việc biến tính bề mặt không ảnh hưởng đến cấu 
trúc tinh thể của zeolite. Ngược lại, phổ hồng ngoại (hình 
4) cho thấy rất rõ sự biến đổi thành phần bề mặt của vật 
liệu sau khi được gắn kết với HDTMAB và DODMAB. Mẫu 
zeolite chưa biến tính cho thấy các vùng dao động rất đặc 
trưng của cấu trúc aluminosilicate (vùng dao động 950 
- 1250 và 420 - 500 cm-1 ứng với các dao động hóa trị và 
dao động biến dạng của liên kết Al-O và Si-O [9]). Khi 
zeolite bị biến tính với các phân tử hoạt động bề mặt, phổ 

Hình 2: cơ chế đổi dấu điện tích bề mặt của zeolite 
bằng chất hoạt động bề mặt
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IR thể hiện sự xuất hiện của hai peak cường độ cao ở 2850 
và 2920 cm-1 lần lượt ứng với dao động hóa trị đối xứng 
và bất đối xứng của các nhóm methylene tồn tại trong 
phân tử hoạt động bề mặt [16,17]. Kết quả này đã chứng 
minh sự gắn kết chặt chẽ của các phân tử HDTMAB và 
DODMAB trên bề mặt của zeolite clinoptilolite, vốn được 
hy vọng sẽ đem đến cho zeolite khả năng lưu trữ và trao 
đổi hiệu quả các ion tích điện âm như nitrate.

Đúng như dự đoán, các mẫu zeolite biến tính 
HDTMAB hoặc DODMAB đều cho thấy khả năng hấp 
phụ NO3

- vượt trội so với mẫu chưa biến tính, đặc biệt ở 
pH 7. Khi chưa biến tính, zeolite chỉ có thể lưu giữ tối đa 
30,58 mg NO3

-.g-1, trong khi mẫu biến tính với HDTMAB 
và DODMAB lần lượt cho thấy khả năng lưu trữ đến 125,00 
và 75,19 mg NO3

-.g-1. Không chỉ có khả năng lưu trữ cao 
nitrate, các mẫu biến tính này còn thể hiện khả năng tiết 
chậm nitrate hơn hẳn mẫu zeolite thô trong thí nghiệm rửa 
giải nitrate trên cột thủy tinh. Cụ thể, ngay thời điểm rửa 
giải đầu tiên, clinoptilolite đã giải hấp khoảng 30% nitrate. 
Đối với hai mẫu biến tính với HDTMAB và DODMAB, chưa 
đến 18% nitrate bị giải hấp. Hơn nữa, sau 12 ngày, mẫu 
clinoptilolite thô gần như không còn nitrate để giải hấp. 
Ngược lại, sau 15 ngày, hai mẫu biến tính vẫn còn có thể 
tiết ra khoảng 7% hàm lượng nitrate so với ban đầu.

Như vậy, việc sử dụng các chất hoạt động bề mặt như 
HDTMAB và DODMAB nhằm biến tính bề mặt zeolite thật 
sự đã tạo ra những vật liệu zeolite mới có khả năng lưu 
giữ và trao đổi anion âm như nitrate một cách hiệu quả. 
Zeolite biến tính đồng thời còn có khả năng tiết chậm 
nitrate và kéo dài thời gian tiết nitrate vào đất, hoàn toàn 
phù hợp với những ứng dụng làm phân bón tiết chậm 
trong thực tế n

LTK (tổng hợp)
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Hình 3: phổ nhiễu xạ tia X của các mẫu: clinoptilolite, 
clinoptilolite biến tính với HDTMAB (SMC-HDTMAB) 

và clinoptilolite biến tính với DODMAB (SMC-DODMAB)

Dao động C-H 
đối xứng

Dao động C-H 
bất đối xứng

Hình 4: phổ hồng ngoại của các mẫu clinoptilolite, clinoptilolite 
biến tính với HDTMAB (SMC-HDTMAB) và clinoptilolite 

biến tính với DODMAB (SMC-DODMAB)


